GIẢI BÀI TOÁN CƠ HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG
* Phương pháp chung : giải bài toán bằng các định luật bảo toàn thường phải thực hiện qua các bước sau :

1. Xác định hệ gồm những vật nào và chúng có tính chất gì ?
+ Hệ cô lập hay không ?

+ Hệ cô lập một cách gần đúng không ? (khi xảy ra tương tác nội lực có độ lớn vượt trội so với ngoại lực )

+ Hệ không cô lập nhưng có hình chiếu của tổng ngoại lực theo phương nào triệt tiêu 

+ Hệ có ma sát có lực cản………….không ?


2. Kết hợp với đề ra để định hướng áp dụng định luật bảo toàn hay định lý nào…….?


3. Viết ra các định luật các định lí cần áp dụng cho từng vật trước và sau quá trình tương tác va chạm 


4. Nếu phải xét đến hình chiếu của các véctơ lên cùng một trục thì trên trục đó phải chọn một chiều dương thống nhất trước và sau quá trình tương tác 


5. Nếu phải tính thế năng thì trước hết phải chọn mốc thế năng một cách thích hợp 


6. Viết phương trình mô tả định luật cho bài toán giải và biện luận các phương trình đó (khi giải cần lưu ý về hướng của các véctơ) 
A. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

 I. Cách giải: 

· Độ lớn của động lượng: p = m.v

· Độ biến thiên động lượng: 
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Định luật bảo toàn động lượng: 
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 II. Bài tập vận dụng 
Câu 1 :  Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn , bắn đi 1 viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10Kg với vận tốc 400m/s.Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứùng yên.Vận tốc giật lùi của đại bác là: 


A. 1m/s    
B. 2m/s              
C. 4m/s   
D. 3m/s      

Câu 2 :  Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi: 


A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông   
B. Bắn một đầu đạn vào một bị cát.

 
C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác. 
D. Ném một cục đất sét vào tường. 

Câu 3 :  Đơn vị động lượng là đơn vị nào sau đây: 


A. kgm/s   
B. kgm.s           
C. N.s   
D. A,C   

Câu 4 :   Trong điều kiện nào,sau va chạm đàn hồi , 2 vật đều đứng yên: 

A. 2 vật có khối lượng và vận tốc được chọn một cách thích hợp va chạm với nhau   

B. Một vật khối lượng rất nhỏ đang chuyển động va chạm với một vật có khối lượng rất lớn đang đứng yên. 

C. 2 vật có khối lượng bằng nhau,chuyển động ngược chiều nhau với cùng một vận tốc. 

D. Không thể xảy ra hiện tượng này. 

Câu 5 :   Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s  đến va chạm vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s.Thời gian tương tác là 0,2 s . Lực 
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do tường tác dụng có độ lớn bằng:  


A.  7,50 N      
B. 17,5 N      
C. 175 N        
D. 1,75 N   

Câu 6 :  Một vật khối lượng m = 500g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc  43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trị là: 


A. -6 Kgm/s           
B. -3 Kgm/s     
C. 6 Kgm/s   
D. 3 Kgm/s      

Câu 7 :   Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng : 


A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật .


B. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ. 


C. Trong hệ kín,động lượng của hệ được bảo toàn  

 
D. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc. 

Câu 8 :   Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn: 


A. Ô tô giảm tốc  

         B. Ô tô chuyển động tròn đều   


C. Ô tô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát.      D. Ô tô tăng tốc 

Câu 9 :   Một hòn đá được ném xiên một góc 30o so với phương ngang với động lượng ban đầu có độ lớn bằng 2 kgm/s từ mặt đất. Độ biến thiên động lượng
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khi hòn đá rơi tới mặt đất có giá trị là (Bỏ qua sức cản) : 


A. 3 kgm/s       
B.  4 kgm/s   
C. 1 kgm/s    
D. 2 kgm/s      

Câu 10 :  Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu? Coi va chạm giữa 2 vật là va chạm mềm. 


A. 2m/s     
B. 4m/s     
C. 3m/s  
D. 1m/s  

Câu 11 :   Bắn một hòn bi thủy tinh(1) có khối lượng m với vận tốc 3 m/s vào một hòn bi thép (2) đứng yên có khối lượng 3m.Tính độ lớn các vận tốc của 2 hòn bi sau va chạm, cho là va chạm đàn hồi xuyên tâm  

A. V1=1,5 m/s ;V2=1,5 m/s.    B. V1=9 m/s;V2=9m/s      C. V1=6 m/s;V2=6m/s   D.V1=3m/s;V2=3m/s
Câu 12 :   Một quả bóng đang bay với động lượng 
[image: image5.wmf]p
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 thì đập vuông góc vào bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:


A.  0


B . -2
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C. 2
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D. 
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Câu 13 :    Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Hai mảnh chuyển động theo hai phương đều tạo với đường thẳng đứng góc 60o. Hãy xác định vận tốc của mỗi mảnh đạn .


A .v1 = 200 m/s ; v2 = 100 m/s ; 
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hợp với 
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  một góc 60o .


B. v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; 
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hợp với 
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  một góc 120o .


C. v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; 
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hợp với 
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  một góc 60o .


D. v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ; 
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hợp với 
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  một góc 120o 
Câu 14 : Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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 là đại lượng được xác định bởi công thức :

A. 
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Câu 15 :Chọn phát biểu đúng. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng
A. không xác định.

B. bảo toàn.

C. không bảo toàn.

D. biến thiên.

Câu 16 :Chọn phát biểu đúng  Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ với

A. vận tốc.

B. thế năng.

C. quãng đường đi được.

D. công suất.

Câu 17 :Xe A có khối lượng 1000 kg , chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000kg , chuyển động với vận tốcvận tốc 30km/h. Động lượng của:

. xe A bằng xe B.


B. không so sánh được.


C. xe A lớn hơn xe B.

D. xe B lớn hớn xe A.
Câu 18 :Hai vật có độ lớn động lượng bằng nhau. Chọn kết luận sai?


A. Vật có khối lượng lớn hơn sẽ có vận tốc nhỏ hơn.


B. Vật có vận tốc lớn hơn sẽ có khối lượng nhỏ hơn.


C. Hai vật chuyển động cùng hướng, với vận tốc bằng nhau.


D. Hai vật chuyển động với vận tốc có thể khác nhau.

Câu 19 :Một hòn bi có khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc v đến va chạm tuyệt đối đàn hồi với hòn bi m2 đang nằm yên. Sau va chạm, cả hai đều có cùng vận tốc có độ lớn v/2. Tỉ số khối lượng m1  / m2  là

A. 2


                   B. 1/3

C. 0,5
                   D. 3
Câu 20 :Một viên đạn có khối lượng 3 kg đang bay thẳng đứng lên cao thì nổ thành hai mảnh, mảnh nhỏ có khối lượng 1 kg bay ngang với vận tốc 300 m/s, còn mảnh lớn bay hợp với đường thẳng đứng một góc 450. Vận tốc của mảnh lớn ngay sau khi nổ là


A. 100
[image: image22.wmf]2

 m/s.   
B. 150
[image: image23.wmf]2
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     C.  100 m/s
D. 150 m/s
B. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 
 I. Cách giải: 
- Chọn gốc thế năng

- Chọn hai điểm có các dữ kiện về vận tốc hoặc về độ cao để áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
WA = WB


[image: image24.wmf]Þ

   
[image: image25.wmf]22

11

22

AABB

mvmghmvmgh

+=+


- Sau đó tìm vận tốc hoặc tìm độ cao

* Lưu ý: định luật bảo toàn cơ năng chỉ được áp dụng khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực
 II. Bài tập vận dụng 

Câu 1 :   Chọn phương án đúng và tổng quát nhất : Cơ năng của hệ vật và Trái Đất bảo toàn khi: 


A. Không có các lực cản, lực ma sát  


B. Vận tốc của vật không đổi 

  
C. Vật chuyển động theo phương ngang  


D. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực (lực hấp dẫn)  

Câu 2 :   Một vật nằm yên có thể có: 


A. Động năng   
B. Vận tốc   
C. Động lượng     
D. Thế năng  

Câu 3 :   Chọn đáp án đúng : Cơ năng là: 


A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số             


B. Một đại lượng véc tơ


C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương          


D. Một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0   

Câu 4 :   Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Trong quá trình vật rơi :  


A. Thế năng tăng 

B. Động năng giảm  


C. Cơ năng không đổi 

D .Cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất  

Câu 5 :    Từ điểm M có độ cao so với mặt đất là 0,8 m ném xuống một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2, mốc thế năng tại mặt đất. Ngay khi ném  cơ năng của vật bằng :


A. 5 J 


B. 8 J 


C .4 J 


D. 1 J 

Câu 6 :   Một vật rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất . Lấy g = 10 m/s2. Ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có thế năng bằng động năng ? 


A. 1 m 


B. 0,6 m 

C. 5 m 


D. 0,7 m 

Câu 7 :    Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và mặt phẳng nằm ngang là 30o. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật ở chân dốc là:

A.  10.
[image: image26.wmf]2

 m/s

B.  10 m/s

C.  5.
[image: image27.wmf]2

 m/s 

D.  Một đáp số khác 
Câu 8 :    Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thì

A. gia tốc của vật tăng gấp hai.

B. động lượng của vật tăng gấp hai.

C. động năng của vật tăng gấp hai.
D. thế năng của vật tăng gấp hai.

Câu 9 :    Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn (l ((l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng:

A. 
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Câu 10 :    Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức:

A. 
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Câu 11 :    Khi vật chịu tác dụng của lực đàn hồi (Bỏ qua ma sát) thì cơ năng của vật được xác định theo công thức: 

A. 
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Câu 12 :    Chọn phát biểu đúng.  Cơ năng là một đại lượng

A. luôn luôn dương.



B. luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. có thể âm dương hoặc bằng không.
D. luôn khác không.
Câu 13 :      Chọn phát biểu đúng.   Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai, thì

A. gia tốc của vật tăng gấp hai.


B. động lượng của vật tăng gấp bốn.

C. động năng của vật tăng gấp bốn.

D. thế năng của vật tăng gấp hai.
Câu 14 :      Quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn?

A. Ôtô tăng tốc.



B. Ôtô chuyển động tròn.

C. Ôtô giảm tốc.



D. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường không có ma sát.

Câu 15 :      Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ năng của hệ có được bảo toàn không? Khi đó công của lực cản, lực ma sát bằng

A. không; độ biến thiên cơ năng.

B. có; độ biến thiên cơ năng.

C. có; hằng số.



D. không; hằng số.

Câu 16 : Chọn phát biểu đúng. Động năng của một vật tăng khi

A. vận tốc của vật giảm.



B. vận tốc của vật v = const.

C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
D. các lực tác dụng lên vật không sinh công.

Câu 17 : Chọn phát biểu đúng. Một vật nằm yên, có thể có

A. vận tốc.

B. động lượng.
C. động năng.

D. thế năng.

Câu 18 : Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp hai thì động năng của tên lửa: 

A. không đổi.

B. tăng gấp 2 lần.

C. tăng gấp 4 lần.

D. giảm 2 lần.
Câu 19 : Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là:

A. p = 360 kgm/s.

B. p = 360 N.s.
C. p = 100 kg.m/s  

D. p = 100 kg.km/h.
Câu 20: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 giây ( Lấy g = 9,8 m/s2). Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là:

A. 5,0 kg.m/s.

B. 4,9 kg. m/s.


C. 10 kg.m/s.

D. 0,5 kg.m/s.
Câu 21: Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J (Lấy g = 10m/s2). Khi đó vận tốc của vật bằng:

A. 0,45m/s.

B. 1,0 m/s.

C. 1.4 m/s.

D. 4,4 m/s.

Câu 22: Một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết quãng đường 180m trong thời gian 45 giây. Động năng của vận động viên đó là:

A. 560J.

B. 315J.

C. 875J.

D. 140J.

Câu 23: Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao:

A. 0,102 m.

B. 1,0 m.
C. 9,8 m.

D. 32 m.
Câu 24 :    Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao z so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức:

A. 
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